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ung thư khu trú khi lấy mẫu sinh thiết dưới hướng dẫn 
của siêu âm. 

KẾT LUẬN 
Ung thư tiền liệt tuyến là bệnh lý gặp ở nam giới 

cao tuổi. Siêu âm và Doppler tiền liệt tuyến qua đường 
trực tràng góp phần quan trọng trong chẩn đoán hình 
thái và vị trí của tổn thương ung thư. Các dấu hiệu tăng 
tinh mạch bất thường trên Doppler làm tăng khả năng 
phát hiện ung thư của siêu âm thường. Bên cạnh đó, 
các dấu hiệu khu trú trên siêu âm và doppler góp phần 
xác định vị trí tổn thương, định hướng cho việc lấy mẫu 
sinh thiết dưới siêu âm qua đường tràng giúp chẩn 
đoán xác định. 
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Một số yếu tố ảnh hưởng đến Xét nghiệm HIV tự nguyện của phụ nữ đến sinh con 

tại bệnh viện Phụ sản trung ương năm 2011 
 

NGUYỄN THỊ ĐÔNG, LÊ ANH TUẤN 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ phụ nữ sinh tại bệnh viện 

Phụ sản trung ương (PSTƯ) có làm xét nghiệm HIV tự 
nguyện trước khi chuyển dạ. 

2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm 
HIV tự nguyện. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
cắt ngang kiến thức, thái độ, thực hành về lây truyền 
HIV từ mẹ sang con của các sản phụ trong vòng 48h 
sau sinh con tại bệnh viện PSTƯ. 

Kết quả:Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự nguyện trong lần 
mang thai này là 79.26%. Nguyên nhân không làm xét 
nghiệm HIV tự nguyện khi mang thai: 96.43% đối 
tượng chắc chắn không có nguy cơ nhiễm HIV, 58.93% 
chưa từng nghe nói nên làm xét nghiệm HIV khi mang 
thai. Có 93.7% đối tượng biết HIV là viut gây suy giảm 
miễn dịch ở người, 97% số đối tượng trả lời đúng cả 3 
đường lây truyền chính của HIV. Kết luận: Có sự khác 
biệt giữa hiểu biết và thái độ của đối tượng về lây 
truyền HIV từ mẹ sang con. Sự hiểu biết về các biện 
pháp dự phòng HIV lây truyền mẹ con (LTMC) cũng 
chưa đầy đủ.  

Tỷ lệ làm xét nghiệm HIV trước khi kết hôn rất thấp. 
Từ khóa: phụ nữ, xét nghiệm HIV tự nguyện. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
HIV/AIDS tuy mới xuất hiện từ những năm 80 

nhưng với tốc độ lây lan chóng mặt. Trong những năm 
gần đây HIV/AIDS đã tăng nhanh ở nữ. Tỷ lệ phụ nữ 
mang thai nhiễm HIV tăng đột biến gần 20 lần từ 
0.02% năm 1994 lên 0.39% năm 2002 [7]. Ước tính 
mỗi năm Việt Nam có từ 1 triệu đến 1,5 triệu phụ nữ 
mang thai thì có khoảng 6.000 người bị nhiễm 
HIV/AIDS. Nếu không có các biện pháp can thiệp thì 
sẽ có khoảng 30-40% trẻ sinh ra bị nhiễm HIV từ các 
sản phụ mắc bệnh [1],[4],[8]. 

Mặc dù công tác tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ 
sinh con ngày càng gặt hái được nhiều thành công 
xong tỷ lệ phụ nữ xét nghiệm HIV vào thời điểm 
chuyển dạ còn rất cao. Điều đó chứng tỏ có những yếu 
tố là rào cản các bà mẹ tiếp cận với dịch vụ. Trên cơ sở 
đó nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu: 

1. Xác định tỷ lệ phụ nữ sinh tại bệnh viện PSTU có 
làm xét nghiệm HIV tự nguyện trước khi chuyển dạ. 

2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm 
HIV tự nguyện. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: 
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Phụ nữ đến sinh con tại bệnh viện PSTƯ năm 
2011. 

2. Thời gian nghiên cứu: từ ngày 25/12/2010-
25/4/2011 

3. Địa điểm nghiên cứu: Phòng sau đẻ bệnh viện 
PSTƯ cụ thể là khoa sản thường PSTƯ 

4. Phương pháp nghiên cứu: 
4.1 Thiết kế nghiên cứu:  
Nghiên cứu mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến xét 

nghiệm HIV tự nguyện trước khi chuyển dạ của các 
sản phụ trong vòng 48h sau sinh con tại bệnh viện 
PST¦ 

4.2 Cỡ mẫu và cách chọn mẫu:  

Z2
(1 - /2) 

p 1 - p
d2   

Trong đó: 
n: Cỡ mẫu tối thiểu 
Z 1- /2: Hệ số tin cậy với  = 0,05 thì Z = 1.96 
p: do nghiên cứu chưa được thực hiện trước đây 

nên lấy tỷ lệ p = 0.5 
d: Sai số cho phép lấy d = 6% 
Vậy cỡ mẫu tối thiểu là 267 người lấy tròn 270 

người 
Cách chọn mẫu: 
Chọn phỏng vấn tất cả các sản phụ đồng ý tham 

gia cho đến khi đủ cỡ mẫu. 
4.3 Tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ 
Tiêu chuẩn lựa chọn: Sản phụ đến sinh con và 

được quản lý thai nghén tại bệnh viện PSTƯ tự nguyện 
tham gia phỏng vấn 

Tiêu chuẩn loại trừ: Sản phụ từ chối tham gia phỏng 
vấn  

4.4 Công cụ và kỹ thuật thu thập thông tin: 
Phỏng vấn cá nhân sử dụng bộ câu hỏi đã thiết kế 
Giải thích cho đối tượng về mục đích của phỏng 

vấn, hiểu được ý nghĩa của câu hỏi 
Thời gian phỏng vấn: trong vòng 48h sau sinh con. 
 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Trong thời gian lấy số liệu (tháng 4 và tháng 5), thu 

thập được 317 phiếu điều tra, loại trừ 47 trường hợp: 
trong đó 31 trường hợp sản phụ sức khỏe không tốt 
không hoàn thành phiếu điều tra, 16 trường hợp không 
quản lý thai nghén tại bệnh viện PSTƯ. 

1. Đặc điểm đối tượng 
1.1 Phân bố tuổi. 
Tuổi trung bình của đối tượng là 28 tuổi, thấp nhất 

là 18 tuổi, cao nhất là 45 tuổi. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ 
cao nhất là nhóm 26-30 tuổi chiếm 40,07%. Nhóm 
tuổi 18-25 chiếm 30,74%, nhóm tuổi 30-35 chiếm 
16,3%, nhóm tuổi 36-40 chiếm 7,01%, nhóm tuổi 41-
45 chiếm 1,48%. 

1.2 Nghề nghiệp 
Bảng 1: Nghề nghiệp của đối tượng 

Vợ Chồng Nghề nghiệp 
Tần số % Tần số % 

HS-SV 9 3,3 4 1,5 
Công nhân viên chức 125 46,3 108 40,3 

Nông dân 33 12,2 27 10,1 

Nội trợ 27 10 2 0,7 
Kinh doanh 32 11,9 45 16,8 

Bộ đội 2 0,7 8 3,0 
Tự do 42 15,6 74 27,6 
Tổng 270 100 268 100 

Đa phần nghề nghiệp của đối tượng là công nhân 
viên chức chiếm tỷ lệ 46,3%, tiếp đó là nghề tự do 
chiếm 15,6%, nông dân chiếm 12,2%, kinh doanh 
chiếm 11,9%, nội trợ chiếm 10%, học sinh sinh viên 
chiếm 3,3%, bộ đội thấp nhất chiếm 0,7%. 

Nghề nghiệp chồng của đối tượng chủ yếu là công 
nhân viên chức chiếm 40,3%, tiếp theo là nghề tự do 
chiếm 27,6%. 

2. Đánh giá kiến thức của đối tượng 
2.1. Khái niệm HIV 
Tỷ lệ trả lời đúng kh i̧ niệm HIV là 93,7%, số trả lời 

sai chiếm 6,3% 
2.2 Các đường lây truyền HIV 
Tỷ lệ trả lời đúng cả 3 đường lây truyền chính của 

HIV là 97%. Trong nhóm thành thị tỷ lệ này là 98,8%, 
nhóm nông thôn là 94%. Có 2,2% chỉ biết 2 đường lây 
truyền chính của HIV. Không có đối tượng chỉ biết 1 
đường lây truyền HIV. 

Không có sự khác biệt về hiểu biết các đường lây 
truyền chính của HIV giữa 2 nhóm đối tượng thành thị 
và nông thôn với độ tin cậy 95% 

2.3 Các giai đoạn lây truyền HIV từ mẹ sang con 
Bảng 2: Kiến thức của đối tượng về các giai đoạn 

có thể lây truyền HIV từ mẹ sang con 
 Đúng 1 % Đúng 2 % Đúng 3 % 

Nhóm A 50 29,4 67 39,4 53 31,2 
Nhóm B 25 27,2 39 42,4 28 30,4 
Chung 75 28,6 106 40,5 81 30,9 

- Nhóm A bao gồm các đối tượng có trình độ học 
vấn dưới đại học 

- Nhóm B bao gồm các đối tượng có trình độ học 
vấn đại học và sau đại học 

Trong 270 đối tượng có 8 đối tượng cho rằng không 
có đường lây truyền từ mẹ sang con 

Tỷ lệ trả lời đúng cả 3 đường lây truyền của HIV là 
30,9%, nhóm trình độ dưới mức đại học có tỷ lệ trả lời 
đúng cả 3 đường lây truyền là 31,2%, nhóm trình độ từ 
đại học trở lên là 30,4%. Tỷ lệ trả lời đúng 2 đường lây 
truyền chung cho các đối tượng là 40,5%, chỉ trả lời 
đúng 1 đường lây truyền chiếm 28,6%. 

Không có sự khác biệt về hiểu biết các giai đoạn 
lây truyền HIV từ mẹ sang con giữa 2 nhóm trình độ đại 
học – sau đại học và nhóm trình độ dưới đại học với độ 
tin cậy 95%. 

2.4. Các biện pháp dự phòng HIV LTMC 
Trong 262 đối tượng hiểu biết đúng HIV có thể lây 

truyền từ mẹ sang con có 228 đối tượng cho rằng có 
thể dự phòng làm giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang 
con (87,02%). 

Tỷ lệ trả lời đúng cả 4 phương pháp dự phòng là 
56,6%, chỉ đúng 3 phương pháp là 40,8%, chỉ đúng 
2 phương pháp là 1,8%, chỉ đúng 1 phương pháp 
chiếm 0,9%. 

2.5. Thuốc dự phòng HIV LTMC 
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Tỷ lệ biết về thuốc dự phòng HIV LTMC là 46,49%. 
Tỷ lệ này cao nhất ở nhóm 26-30 tuổi với 51,43%, tiếp 
theo là nhóm 18-25 với 46,03%, nhóm 31-35 tuổi với 
45,24%, nhóm 36-40 với 28,58%. Tuy nhiên không có 
sự khác biệt về sự biết thuốc dự phòng HIV lây truyền 
từ mẹ sang con giữa các nhóm dưới 30 tuổi và trên 30 
tuổi, độ tin cậy 95%. 

BÀN LUẬN 
1. Bàn luận về đặc điểm của đối tượng. 
Phân bố theo tuổi: tuổi trung bình của đối tượng là 

28, tuổi thấp nhất là 18, cao nhất là 45. Trong đó nhóm 
tuổi từ 26 dến 30 chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 40,07%. 

Phân bố theo nghề nghiệp: số đối tượng là công 
nhân viên chức chiếm tỷ lệ lớn nhất 46,3% 

Phân bố theo địa dư: tỷ lệ thành thị là 62,96%, 
nông thôn là 37,04% 

2. Mô tả các yếu tố liên quan. 
Về vấn đề xét nghiệm HIV trước khi kết hôn: Tỷ lệ 

làm xét nghiệm HIV trước khi kết hôn thấp 12,96%, chủ 
yếu tập trung ở nhóm đối tượng dưới 35 tuổi. Điều này 
phù hợp với sự xuất hiện và phổ biến của HIV ở Việt 
Nam ta, với trường hợp đầu tiên nhiễm HIV được phát 
hiện cách đây 21 năm [5].  

Về vấn đề có con khi bị HIV: Có tới 78,89% đối 
tượng cho rằng không nên có con khi bị nhiễm HIV, có 
83,93% trong số 56.5% người biết đúng tỷ lệ lây truyền 
HIV từ mẹ sang con và 77,63% trong số 87,02% đối 
tượng cho rằng có khả năng phòng HIV LTMC trả lời 
không nên có con khi bị nhiễm HIV. 

Về các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV tự 
nguyện: 

Yếu tố tuổi của đối tượng: Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự 
nguyện ở nhóm dưới 25 là 71,08%, nhóm từ 26-30 là 
81,51%, ở nhóm 31-35 là 90,9%, ở nhóm trên 35 tuổi 
là 75%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ làm xét nghiệm 
HIV tự nguyện giữa các nhóm tuổi (p>0,05). 

Yếu tố phân bố địa dư: Tỷ lệ làm xét nghiệm HIV tự 
nguyện ở nhóm thành thị là 85.29% cao hơn nhóm 
nông thôn là 69%. Tuy nhiên sự khác biệt này không 
có ý nghĩa thống kê (p>0.05) 

Như vậy không có sự liên quan giữa phân bố địa dư 
và tuổi của đối tượng với tỷ lệ làm xét nghiệm HIV tự 
nguyện khi mang thai. Tỷ lệ này cao hơn ở nhóm đối 
tượng có ít con hơn. Điều này phản ánh có thể nhóm 
đối tượng ít con hơn quan tâm hơn đến xét nghiệm 
HIV, hiểu hơn về ý nghĩa của việc làm xét nghiệm. 

Về nguyên nhân không làm xét nghiệm HIV tự 
nguyện khi mang thai: Có 96,43% số đối tượng cho 
rằng mình chắc chắn không có nguy cơ nhiễm HIV, 
58,93% chưa từng nghe nói nên làm xét nghiệm HIV 
khi mang thai, chỉ có 3,57% không có thời gian làm xét 
nghiệm và 3,57% lo sợ thông tin không được bảo mật. 
Như vậy đa số đối tượng không làm xét nghiệm vì tin 
tưởng tuyệt đối vào quan hệ chung thủy vợ chồng. 

Về phương pháp tiếp cận thông tin của đối tượng: 
Tỷ lệ đối tượng chủ động tiếp cận thông tin về HIV 

còn rất thấp 34.81%, nguyên nhân phần nhiều do chắc 
chắn không có nguy cơ nhiễm HIV nên không quan 
tâm. 

Tỷ lệ tiếp cận bằng ti vi, đài phát thanh cao nhất 
chiếm 92,96%, tiếp đó là sách báo với 68,89%, pano 
khẩu hiệu với 62,96%, internet là 53,33%, qua bạn bè 
là 34,81%, qua gia đình là 31,48%, cuối cùng là qua 
nhân viên y tế với 16,67%. Điều này cho thấy ti vi vẫn 
là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất, mặt khác 
thể hiện sự thiếu quan tâm trong công tác tư vấn, tuyên 
truyền về HIV của cán bộ y tế. 

KẾT LUẬN 
1. Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự nguyện. 
Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự nguyện trong lần mang thai 

này là 79,26%. 
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV tự 

nguyện. 
Không có sự liên quan giữa phân bố địa dư và tuổi 

của đối tượng với tỷ lệ làm xét nghiệm HIV tự nguyện 
khi mang thai 

Nguyên nhân không làm xét nghiệm HIV tự nguyện 
khi mang thai: 96,43% đối tượng chắc chắn không có 
nguy cơ nhiễm HIV, 58,93% chưa từng nghe nói nên 
làm xét nghiệm HIV khi mang thai. 

KIẾN NGHỊ 
- Tăng cường công tác thông tin truyền thông, giáo 

dục sức khỏe, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về HIV 
đặc biệt là lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ ở 
tất cả các nhóm đối tượng, chú ý sử dụng các phương 
tiện truyền thông có hiệu quả như tivi, đài phát thanh, 
internet… 

- Nâng cao hiệu quả các chương trình tư vấn xét 
nghiệm HIV trước sinh 

- Phát huy vai trò của cán bộ y tế từ cơ sở đến trung 
ương trong việc tư vấn giải thích tầm quan trọng và lợi 
ích của xét nghiệm HIV khi mang thai. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH 
TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở QUẢNG NINH 

 

Nguyễn Văn Trọng - BV Đa khoa Huyện Hoành Bồ 
TÓM TẮT 
Khảo sát trên 1536 người cao tuổi tại Quảng Ninh về 

tỷ lệ đục thể thuỷ tinh (ĐTTT) trong năm 2011 tại địa bàn 
các huyện Yên Hưng, Tiên Yên, Đông Triều và TP Cẩm 
Phả bằng phương pháp dịch tễ học mô tả cắt ngang. Kết 
quả: Tỷ lệ người cao tuổi bị ĐTTT ở tỉnh Quảng Ninh là 
589/1536 chiếm 38,3%. Không thấy có sự khác biệt giữa 
các các địa phương đại diện cho các vùng trong tỉnh. Tỷ 
lệ bệnh ĐTTT ở nữ cao hơn ở nam có ý nghĩa thống kê, 
giao động từ 57,3% (huyện Tiên Yên) đến 61,0% (TP 
Cẩm Phả). Tỷ lệ mù lòa do ĐTTT ở tỉnh Quảng Ninh là là 
141 người, chiếm tỷ lệ 25 % so với người ĐTTT; chiếm 
9,1% người cao tuổi. Tỷ lệ BN được phẫu thuật thay thủy 
tinh thể tăng dần theo nhóm tuổi. Các kết quả nghiên cứu 
đã được so sánh và bàn luận. 

Từ khóa: đục thể thuỷ tinh, Quảng Ninh 
 
SUMMARY 
Survey in 1536 elderly people in Quang Ninh on the 

rate of cataract in 2011 in the areas of Yen Hung district, 
Tien Yen, Dong Trieu and Cam Pha town by means of 
epidemiological cross-sectional descriptive. Results: The 
rate of elderly people with cataracts in Quang Ninh is 
589/1536 accounted for 38.3%. There was no difference 
between the local representative for the region in the 
province. The rate of cataract disease in women than in 
men with high statistical significance, ranged from 57.3% 
(Tien Yen district) to 61.0% (Cam Pha town). The rate of 
blindness due to cataract in Quang Ninh is of 141 people, 
accounting for 25% compared with cataract accounting for 
9.1% of the elderly. The percentage of patients are 
changing cataract surgery increases with age. The 
research results have been compared and discussed. 

Keywords: Quang Ninh, cataracts 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong các bệnh lý ở NCT, bệnh đục thể thuỷ tinh 

(ĐTTT) rất thường gặp và là nguyên nhân hàng đầu gây 
giảm thị lực và mù loà ở người cao tuổi (NCT). Bệnh 
ĐTTT tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người 
cao tuổi. Với tiến bộ y học hiện đại, phương pháp phẫu 
thuật điều trị ĐTTT đã trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn 
rất nhiều so với trước đây. Vì vậy, ĐTTT được xếp vào 
nhóm bệnh gây mù loà có thể phòng tránh được [1]. Tuy 
vậy ở một số vùng do điều kiện kinh tế khó khăn, NCT 
không đủ kinh phí chi trả cho việc thay thể thuỷ tinh, đặc 
biệt việc hiểu biết cách phòng chống và phương pháp 
điều trị của người dân còn hạn chế vì vậy một bộ phận 
không nhỏ NCT mắc căn bệnh này vẫn phải sống trong 
tình trạng không nhìn thấy ánh sáng. Theo thống kê của 
Bệnh viện Mắt Trung ương cả nước có khoảng 380.800 
người mù 2 mắt trong đó mù do ĐTTT khoảng 251.700 

người, chiếm 66,1%; trong đó có tới 35% người mù do 
ĐTTT không biết bản thân bị bệnh hoặc đây là bệnh có 
thể chữa được. Đa số người bệnh lại đến viện khi ở giai 
đoạn muộn, rất khó phục hồi thị lực có khi phải chịu mù 
vĩnh viễn [2]. Tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía đông bắc của 
Việt Nam có diện tích 6110 km2, dân số 1 210 062 người, 
bao gồm vùng miền núi, trung du và ven biển. Tốc độ 
phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm qua khá 
nhanh, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2010 đạt 
gần 1206 USD. Tuy nhiên nhiều huyện miền núi còn rất 
khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ đói nghèo còn cao, 
dân trí thấp kém, người dân nói chung và NCT nói riêng ít 
có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại. Công 
tác chăm sóc mắt và phòng chống mù loà tại tỉnh Quảng 
Ninh còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ mù cả hai mắt trong 
dân số NCT còn cao, trong đó nguyên nhân chính là 
ĐTTT. Tỷ lệ bệnh nhân được mổ ĐTTT năm 2010 mới chỉ 
đạt 472ca/1 triệu dân. Một khó khăn cho công tác giải 
phóng mù lòa là đến nay chưa có các cuộc điều tra, đánh 
giá tình hình bệnh ĐTTT và các vấn đề có liên quan trên 
phạm vi toàn tỉnh. Vì vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài này 
nhằm mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh đục thể thủy tinh ở 
người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2011. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa bàn và đối tượng nghiên cứu 
1.1. Địa bàn nghiên cứu: Để có được tổng quan về 

tình hình bệnh đục thể thủy tinh và công tác quản lý 
phòng chống mù lòa do đục thể thủy tinh ở người cao 
tuổi tại tỉnh Quảng Ninh năm 2011 chúng tôi tiến hành 
điều tra, nghiên cứu tại 4 huyện, thị xã, thành phố đại 
diện cho các vùng miền đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh 
gồm: Thành phố Cẩm Phả, huyện Yên Hưng (nông 
thôn), huyện Đông Triều (vùng trung du) và huyện miền 
núi Tiên Yên. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu: Người cao tuổi tại 4 địa 
phương trên, thỏa mẫn các tiêu chuẩn: ≥ 60 tuổi, không 
có các bệnh cấp tính về mắt và toàn thân, có khả năng 
phối hợp khám và sử dụng các phương pháp hỗ trợ thị 
lực. Loại trừ các trường hợp: Không đủ các tiêu chuẩn 
chọn mẫu ở trên, người suy giảm trí nhớ, không hợp tác 
nghiên cứu, người đa khám và điều trị bệnh mắt tại các 
bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu vực, trung tâm y tế, Trung 
tâm phòng chống bệnh xã hội. 

1.3. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 03/2011 
đến tháng 8/2011. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu được thiết 

kế theo phương pháp dịch tễ học mô tả cắt ngang. 
2.2. Phương pháp chọn mẫu 
2.2.1. Cỡ mẫu: Để thuận lợi cho việc so sánh giữa các 


